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hàm lượng cholesterol và triglycerid huyết tương ở 

những BệNh nhân ăn khẩu phần có hàm lượng cholesterol 

cao từ trứng 
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Tóm tắt 

Qua nghiên cứu 32 bệnh nhân (BN) tuổi từ 15 đến 78 ăn qua sonde với khẩu phần có 

hàm lượng trứng cao (trung bình 284g/ngày) cho thấy trứng không làm tăng cholesterol 

cũng như triglycerid máu. Cholesterol trước nuôi 3,70 ± 0,72; sau nuôi  4,11 ± 1,07, p > 

0,05, triglycerid trước nuôi 1,46 ± 0,75; sau nuôi 1,50 ± 0,60, p > 0,05. 

* Từ khoá: Cholesterol;  Triglycerid máu; Trứng. 
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Summary 

 32 patients, ages ranged 15 - 78 were tube fed with high egg amount (average 

284g/day), the results are as follow: 

  Eggs do not cause increase in plasma cholesterol concentration as well as 

triglycerid concentration. Cholesterol concentration prefeeding: 3.70 ± 0.72; after feeding: 

4.11 ± 1.07, p > 0.05. Triglycerid concentration prefeeding 1.46 ± 0.75, after feeding 1.50 

± 0.60, p > 0.05.  

 * Key words: Plasma cholesterol and triglycerid concentration; Eggs. 
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Nuôi qua sonde là một giải pháp quan trọng để nuôi dưỡng BN nặng. Nếu không 

được chú ý, BN rất dễ bị thiểu dưỡng. 

. Với cách nấu truyền thống là ninh các thực phẩm: xương, thịt, gạo, khoai củ… thấy 

có nhiều bất lợi: 

- Mất nhiều thời gian (2 giờ - 3 giờ/bữa). 

- Tốn kém chất đốt. 

 

 

* Bệnh viện 103 

Phản biện khoa học: PGS. TS. Lê Văn Sơn 

- Tốn máy xay (có khi 1- 2 tháng/1 chiếc máy); 

- Tốn rây lọc (1- 2 tuần/1 rây lọc); 

- Thỉnh thoảng bị tắc do rây lọc thủng; 

- Hiệu quả dinh dưỡng thấp và không ổn định (khi loãng khi đặc). 

. Nếu dùng các chế phẩm bán sẵn trên thị trường thì giá rất đắt, tăng thêm gánh nặng 

cho người bệnh. Ví dụ: Ensure 145. 000 đ/hộp chỉ cho 1800 kcal. 

. Phương pháp mới: hoá lỏng bột bằng enzym của hạt nảy mầm (giá đỗ) và lựa chọn 

các thực phẩm tự nhiên, sẵn có. Chúng tôi đã nâng giá trị dinh dưỡng của khẩu phần 

nuôi qua sonde lên cao, ổn định, mà không gây tốn kém cho người bệnh (chỉ cần ăn 

24.000đ - mức 3 đã đạt  3.000 kcal). Phương pháp này có nhiều ưu điểm: 

- Không tốn thời gian, chất đốt, máy xay, không phải lọc, hiệu quả dinh dưỡng cao và 

ổn định, giá thành hạ; quy trình đơn giản, dễ thực hiện. 

 Nhưng trong khẩu phần nuôi này có một lượng trứng khá cao (trung bình 

284g/ngày). Protein của trứng được coi là protein chuẩn để từ đó đánh giá chất lượng 

protein của các thức ăn khác (hệ số sử dụng protein của trứng là 100, cá: 83, thịt bò: 80, 

sữa: 75).  Ngoài ra trứng còn cung cấp các chất dinh dưỡng khác như glucid, lipid, các 

vitamin, chất khoáng, các men và hormon. Tuy nhiên, trong thành phần của trứng còn có 

tỉ lệ cholesterol khá cao (470 mg%). Song trứng là một trong số ít thức ăn có tỷ lệ 

lecithin cao hơn hẳn cholesterol (6/1). Nhiều nghiên cứu cho thấy lecithin điều hoà 

lượng cholesterol. Lecithin ngăn ngừa tích lũy cholesterol, thúc đẩy quá trình phân tách 

và bài xuất nó ra ngoài cơ thể, lecithin là một photpho lipid quý, nó là thành phần cần 

thiết của các tế bào và tổ chức, tập trung nhiều nhất ở tổ chức thần kinh, não, tim, gan, 

tuyến sinh dục. Vậy khẩu phần có nhiều trứng có làm ảnh hưởng tới mỡ máu, đặc biệt là 
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cholesterol và triglycerid không? Chúng tôi đặt vấn đề nghiên cứu đề tài này nhằm mục 

tiêu: 

 Theo dõi sự thay đổi của cholesterol máu và triglycerid sau khi nuôi ăn khẩu phần 

nghiên cứu. 

 

Đối tượng, chất liệu và phương pháp nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

BN ở mọi lứa tuổi, có chỉ định ăn qua sonde được nuôi dưỡng tại Khoa Dinh dưỡng 

Bệnh viện 103. 

Loại trừ những BN mắc các bệnh có rối loạn chuyển hoá lipid máu (cholesterol, 

triglycerid máu cao…). 

2. Chất liệu nghiên cứu.  

Khẩu phần ăn qua sonde/ngày tại Bộ môn- Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện 103 như sau:  
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Bảng 1: 

Tên                              

thực phẩm 

SL (g) P (g) L           

(g) 

G    (g) E (Kcal) Cholest

erol (g) 

Bột gạo tẻ 

Bột đậu nành 

Trứng gà 

Sữa Ông thọ 

Dầu thực vật 

Giá đỗ 

Muối 

Cam tươi 

240 

120 

284 

60 

60 

300 

6 

500 

16,0 

49,2 

42,0 

4,8 

0 

15,6 

0 

3,0 

0,96 

21,7 

33,0 

5,2 

59,8 

0 

0 

0 

197,2 

28,5 

1,3 

33,6 

0 

16,0 

0 

30,0 

875 

514 

485 

207 

556 

126 

0 

160 

0 

0 

1335 

18 

0 

0 

0 

Cộng  132,6 120,7 307 2920 1353 

 

Ghi chú: SL: số lượng; P: protid; L: lipid;  G: glucid;  E: năng lượng. 

Khẩu phần trên chế biến thành 2400 ml (1ml cho 1,2 kcal) chia đều vào 6 bữa trong ngày: 

7h, 9h, 11h, 14h, 17h, 20h, mỗi bữa:  400 ml.  

3. Phương pháp nghiên cứu. 

- Xét nghiệm cholesterol toàn phần và triglycerid máu theo phương pháp enzym so màu 

trên máy phân tích hoá sinh tự động Hitachi 717 hoặc Hitachi 902 tại Khoa Sinh hoá Bệnh 

viện 103 (trước và sau nuôi qua sonde). 

- Thời gian nuôi trung bình: 21,8 ngày (ngắn nhất 14 ngày, dài nhất 5 tháng). Những BN 

nuôi thời gian quá ngắn loại khỏi mẫu (<14 ngày). 

     - Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học. Sử dụng test thử t-student. 

Kết quả nghiên cứu và                          bàn luận 

 

Bảng 2: Tuổi và giới của BN ăn qua sonde. 

Nhóm tuổi Nam Nữ n Tỷ lệ (%) 

Dưới 16 

Từ 16 – 40 

Từ 41 – 59 

Từ 60 – 79 

1 

13 

8 

5 

0 

1 

3 

1 

1 

14 

11 

6 

3,1 

43,7 

34,4 

18,8 
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> 80 0 0 0 0 

Cộng 27 5 32 100 

 

* BN ở nhóm tuổi 16-40 phải nuôi qua sonde chiếm nhiều nhất (43,7%). BN ở nhóm tuổi 

dưới 16 phải nuôi qua sonde gặp rất ít (3,1%) do các cháu vào Khoa Nhi Bệnh viện 103 điều 

trị, thường mắc các bệnh thông thường, nếu quá nặng thường phải chuyển lên bệnh viện 

chuyên khoa tuyến trên nên ít gặp ăn qua sonde. 

Nhóm tuổi > 80 không gặp trường           hợp nào. 

* Tần suất các bệnh phải nuôi ăn qua sonde. 

Chấn thương sọ não: 9 BN (28,1%); uốn ván: 6 BN (18,8%); tai biến mạch não: 5 BN 

(15,6%); viêm não-màng não: 3 BN (9,4%); nhược cơ: 2 BN (6,2%); các bệnh khác: 7 BN 

(21,9%). 

* Bệnh lý thường gặp phải nuôi qua sonde là: chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ cao nhất 

(28,1%), điều này cũng phù hợp với kết quả ở bảng 2. Sau đó là uốn ván 6/32 (18,8%) và tai 

biến mạch não 5/32 (15,6%).  

* Phân bố BN theo các mặt bệnh nội và ngoại khoa. 

Nội khoa: 13 BN (40,6%); ngoại khoa: 19 BN (59,4%). 

* Số BN có bệnh lý ngoại khoa phải nuôi dưỡng qua sonde là 19/32 (59,4%) nhiều hơn BN 

có bệnh lý nội khoa: 13/32 (40,6%).  

Bảng 3: So sánh chỉ số cholesterol và triglycerid máu trước và sau khi ăn  qua sonde (n = 

32). 

 

Chỉ số 

Kết quả xét nghiệm            X ± SD 

(mmol/l) 

 

p 

Trước  ăn qua sonde Sau  ăn qua sonde 

Triglycerid 1,46  ±  0,75 1,50 ± 0,60 >  0,05 

Cholesterol 3,70 ± 0,72 4,11 ± 1,07 > 0,05 

* Hàm lượng cholesterol và triglycerid máu trước và sau khi ăn qua sonde không thay đổi 

(p > 0,05), chứng tỏ trứng cũng không gây tăng cholesterol và triglycerid máu, cholesterol 

triglycerid máu sau ăn qua sonde cũng vẫn ở trong giới hạn bình thường. 

Kết luận 
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Qua nghiên cứu 32 BN ăn qua sonde với các bệnh chấn thương sọ não, uốn ván, tai biến 

mạch máu não… ở khẩu phần có hàm lượng trứng cao (248g/ngày) chúng tôi thấy trứng 

không làm tăng cholesterol và triglycerid máu.   
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